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LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT

I. Những vấn đề chung về địa hình, địa vật: 
1. Khái niệm địa hình, địa vật che khuất, che đỡ:
a. Địa hình, địa vật che khuất:
- Là vật có thể che khuất được hành động, nhưng không chống đỡ được đạn, mảnh bom, pháo của địch xuyên qua.
- VD: bụi cây, bụi cỏ rậm, cánh cửa…
b. Địa hình, địa vật che đỡ:
- Là những vật chống đỡ được đạn, mảnh bom, pháo của địch, đồng thời che kín được hành động của ta.
- VD: mô đất, gốc cây, vật kiến trúc kiên cố…
c. Địa hình trống trải:
- Là những nơi không có vật che khuất hoặc che đỡ.
- VD: bãi bằng phẳng, đồi trọc,…
2. Ý nghĩa, yêu cầu:
a. Ý nghĩa: lợi dụng địa hình, địa vật là để che khuất và che đỡ hành động của ta, dùng vũ khí tiêu diệt địch thuận lợi, bảo vệ mình.
b. Yêu cầu:
- Quan sát được địch nhưng địch khó phát hiện ta.
- Tiện đánh địch nhưng địch khó đánh ta.
- Hành động phải khéo léo, bí mật.
- Ngụy trang phù hợp, không làm rung động và thay đổi hình dáng, màu sắc vật lợi dụng.
- Tránh lọi dụng địa vật đột xuất.
3. Những điểm cần chú ý khi lợi dụng:
- Lợi dụng để làm gì ?
- Vị trí lợi dụng ở đâu ?
- Vận dụng tư thế, động tác nào ?
II. Cách lợi dụng địa hình, địa vật:
1. Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất:
a. Vị trí lợi dụng:
- Đối với vật che khuất kín đáo: ta lợi dụng phía sau vật.
- Đối với vật che khuất không kín đáo: nếu ánh sáng phía địch nhiều hơn thì lợi dụng sát gần vật, nếu ánh sáng phía ta nhiều hơn thì không nên lợi dụng.
b. Tư thế động tác khi lợi dụng:
- Tùy theo vật lợi dụng cao hay thấp, to hay nhỏ để vân dụng tư thế phù hợp.
- Hành động phải bí mật, khéo léo, nhẹ nhàn, không làm rung động, thay đổi hình dang, màu sắc vật lợi dung.
· Chú ý:
- Phải chọn nơi kín đáo, bất ngờ, tiện ngụy trang, địch khó phát hiện.
- Khi đã tiêu diệt địch hoặc bị địch phát hiện phải nhanh chống rời khỏi vị trí đó, tiếp tục lợi dụng vật khác.
2. Lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ:
a. Vị trí lợi dụng:
- Lợi dụng để che dấu hành động khi quan sát, vận động, ẩn nấp.
- Lợi dụng để bắn súng, ném lựu đạn, làm công sự. Vị trí lợi dụng ở phía sau hoặc phía sau bên phải vật.
b. Tư thế, động tác khi lợi dụng:
- Tuỳ theo vật lợi dụng cao hay thấp, nhỏ hay lớn mà ta lợi dụng các tư thế: đứng, quỳ, nằm bắn hoặc ném lựu đạn cho phù hợp.
c. Vận động ở địa hình trống trải: 
- Khi vận động phải lợi dụng sự sơ hở của địch hoặc sương mù, khói bụi che mắt địch… vận dụng động tác vọt tiến  để vượt qua địa hình trống trải. Khi ẩn nấp nên lợi dụng nơi có màu sắc thích hợp.
3. Vận động ở địa hình trống trải:
- Khi vận động: Dù ban đêm hay ban ngày đều phải lợi dụng sơ hở của địch hoặc sương mù, khói bụi che mắt… vận dụng động tác vọt tiến để vượt qua địa hình trống trải. Nếu không vọt tiến được thì ngụy trang phù hợp.
- Khi ẩn nấp và quan sát, chủ yếu lợi dụng nơi có màu sắc thích hợp, dùng tư thế thấp thu nhỏ mục tiêu, hành động phải hết sức khôn khéo, thận trọng, chủ yếu là không làm thay đổi tư thế một cách đột ngột 


Bài 8:

CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN

I. Sư hình thành và phát triển công tác phòng không nhân dân:
1. Khái niệm chung về công tác phòng không nhân dân:
- Công tác phòng không nhân dân là tổng hợp các biện pháp và hoạt động của quần chúng nhân dân nhằm đối phó với các cuộc tiến công hỏa lực bằng đường không (máy bay, tên lửa hành trình, bom đạn công nghệ cao và bom đạn thông thường…) của địch. 
2. Sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân:
a. Âm mưu của địch tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc (1964 - 1972):
- Hỏa lực chủ yếu là bom đạn của không quân, mục đích là phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, làm lung lay quyết tâm đánh Mĩ của nhân dân ta, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn (miền Bắc) cho tiền tuyến lớn (miền Nam).
b. Những chủ trương, biện pháp tiến hành công tác phòng không nhân dân của ta trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ:
- Chủ động sơ tán, phòng tránh bảo toàn và giữ vững, phát triển tiềm lực đất nước;
- Kiên quyết đánh trả tiêu diệt lực lượng tiến công đường không của địch.
- Ngày 20/5/1963, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra chỉ thị đầu tiên về công tác phòng không nhân dân trên toàn miền Bắc.
- Ngày 25/7/1963, Chính phủ ra nghị định số 112/CP về việc tổ chức công tác phòng không nhân dân.
- Tháng 01/1964, được sự ủy quyền của Chính phủ, Bộ Tổng tham mưu QĐND VN tổ chức hội nghị phòng không nhân dân toàn miền Bắc lần thứ nhất.
- Tháng 06/1964, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị “Tăng cường sẵn sàng chiến đấu chống lại mọi âm mưu khiêu khích, phá hoại miền Bắc”.
c. Yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới: 
- Công tác phòng không nhân dân là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, là một bộ phận của thế trận chiến tranh nhân dân trên mặt trận đất đối không, nhằm thực hiện phòng tránh, đánh trả và khắc phục hậu quả các hành động xâm phạm tiến công đường không của địch, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân.
II. Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới:
1. Xu hướng phát triển của tiến công hỏa lực:
a. Phát triển về vũ khí trang bị: 
- Mang tính đa năng, tầm xa, tác chiến điện tử mạnh, tàng hình, hệ thống điều khiển hiện đại, độ chính xác cao, sức công phá mạnh và ngày càng hoàn thiện.
b. Phát triển về lực lượng: 
- Theo hướng tinh gọn, đa năng, cơ động, hiệu quả, tính tổng thể, tính liên quân, cơ cấu hợp lí, cân đối, mỗi đơn vị đều có khả năng độc lập tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình.
c. Phát triển về nghệ thuật tác chiến:
- Tiến công hỏa lực đường không hiện nay có thể tiến công từ xa, ngoài phạm vi biên giới, vùng trời, vùng biển của một quốc gia.
- Tiến công hỏa lực hiện nay không phụ thuộc nhiều vào không gian, thời gian tiến hành, tiến công có thể ban ngày, ban đêm vào bất cứ lúc nào.
- Tiến công hỏa lực không cần đưa quân đi chiếm đất, nhưng áp đặt được mục đích chính trị, đạt được mục tiêu chiến lược, lại hạn chế được dư luận trong và ngoài nước lên án.
2. Phương thức phổ biến tiến hành tiến công hỏa lực của địch:
a. Tiến công từ xa:
b. Đánh đêm bay thấp, sử dụng phương tiện tàng hình, tác chiến điện tử mạnh, đánh từng đợt lớn kết hợp đánh nhỏ lẻ liên tục ngày đêm:
- Tiến công từ xa khó đánh được các mục tiêu di động, cơ động.
- Một số lớn mục tiêu, địch nắm không chắc các thông tin cần thiết để đặt chương trình cho tên lửa hành trình.
- Số lượng tên lửa hành trình có hạn, lại không thể đánh được tất cả các loại mục tiêu.
c. Sử dụng vũ khí chính xác, công nghệ cao đánh vào các mục tiêu trọng yếu:
· Chia đợt và các mục tiêu đánh:
- Đợt 1 đánh các lực lượng phòng không, không quân, các trung tâm thông tin, viễn thông.
- Đợt 2 đánh các sở chỉ huy, trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giao thông chiến lược, trung tâm kinh tế, tìm lực quốc phòng.
- Đợt 3 đánh vào các mục tiêu quân sự như khu vực bố trí các tập đoàn quân chiến lược các chiến dịch.
· Thủ đoạn hoạt động:
- Sử dụng phương tiện tiến công tàng hình, đột nhập độ cao thấp, ban đêm để tạo bất ngờ, đặt biệt là đợt đầu tiên.
- Đánh ác liệt từng đợt lớn kết hợp với đánh nhỏ lẻ liên tục ngày đêm 24/24 giờ, đánh vào khu đông dân cư, vào LLVT gây tâm lí hoang mang, sợ chiến đấu lâu dài hy sinh gian khổ.
- Sử dụng hệ thống chỉ huy, tình báo, thông tin hiện đại, tổ chức điều hành, nắm chắc tình hình các mặt, phản ứng kịp thời, linh hoạt.
- Kết hợp tiến công hỏa lực với các hoạt động bạo loạn lật đổ, tình báo, ngoại giao, kinh tế….
3. Đặc điểm, yêu cầu công tác phòng không nhân dân:
a. Đặc điểm: 
- Công tác phòng không nhân dân được tiến hành trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, có ưu thế vượt trội về phương tiện trang bị.
- Công tác phòng không nhân dân được tiến hành trong điều kiện vừa phải đối phó với địch trên không, vừa phải sẳn sàng đối phó với địch mặt đất, mặt nước và bọn phản động nội địa gây bạo loạn, gây cháy nổ, phá hoại.
- Công tác phòng không nhân dân được tiến hành trong tình hình đổi mới của đất nước:
 + Nhiệm vụ phòng không nhân dân gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ XHCN.
 + Hệ thống mục tiêu cần phải tổ chức phòng tránh đa dạng về chủng loại, phức tạp về yêu cầu bảo vệ có nhiều khu vực mục tiêu kinh tế, quốc phòng.
 + Nền KT thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi công tác phòng không nhân dân cũng phải đổi mới cho phù hợp.
b. Yêu cầu công tác phòng không nhân dân:
- Kết hợp chặc chẽ kinh tế XH với quốc phòng an ninh phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân với phương châm cơ bản là: “Toàn dân - toàn diện - tích cực chủ động - kết hợp giữa thời bình và thời chiến”.
- Đảm nhiệm phần “Phòng” trong nhân dân, đó là công tác quân sự phổ thông của quần chúng, kết hợp công tác chuyên môn của nhiều ngành nghiệp vụ, của nhà nước để chống tiến công đường không của địch.
- Công tác phòng không nhân dân yêu cầu lấy “Phòng” và “Tránh” là chính đồng thời phải chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để sẳn sàng sử lí mọi tình huống:
 + Phòng tránh gồm: Bí mật sơ tán, phân tán, phòng tránh tại chỗ bằng công sự, hầm hào, ngụy trang nghi binh.
 + Chuẩn bị từ trước để sử lí như: Kế hoạch sơ tán, phòng tránh, công tác tổ chức, chỉ đạo đến các tổ đội khắc phục hậu quả.
- Kết hợp chặc chẻ giữa lực lượng chuyên môn và bán chuyên môn của quần chúng, giữa hiện đại và thô sơ.
- Hiệp đồng chặc chẻ giữa các lực lượng phòng không ba thứ quân để cung cấp tin tức và giúp đỡ kỹ thuật.
4. Nội dung công tác phòng không nhân dân:
a. Tuyên truyền giáo dục về công tác phòng không nhân dân:
- Nâng cao nhận thức về nghĩa vụ công tác phòng không nhân dân của mọi công dân trong toàn thể CBCNV chức, HS, SV.
- Học tập các kiến thức phòng không phổ thông.
b. Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động phòng không nhân dân, quan sát diễn biến các đợt đánh phá của địch, đánh dấu vị trí bom, đạn chưa nổ:
- Yêu cầu:
 + Hiệp đồng chặc chẻ giữa các lực lượng phòng không quốc gia với các nguồn tình báo.
 + Triệt để tận dụng các yếu tố địa hình có lợi như điểm cao đột xuất, cửa sông, cửa biển….để bố trí các đài quan sát phòng không.
 + Kết hợp chặc chẻ giữa hiện đại và thô sơ.
- Nội dung:
 + Tổ chức các đài quan sát bằng mắt để trinh sát phát hiện địch, thông báo cho lực lượng phòng tránh và đánh trả.
 + Tổ chức thu tin tức tình báo trên không từ sở chỉ huy cấp trên.
 + Tổ chức mạng thông tin thông báo, báo động trong nhân dân và định kỳ tổ chức luyện tập.
 + Xác định các qui chế, quyền hạn, thứ tự ưu tiên thông tin, quyền ra lệnh tình trạng khẩn cấp.
c. Tổ chức ngụy trang, sơ tán và phòng tránh:
- Yêu cầu chung:
 + Đảm bảo an toàn nơi sơ tán, phân tán.
 + Đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.
 + Không tạo ra muc tiêu mới ở khu vực sơ tán.
 + Không gây ra hoang mang, rối loạn xã hội ở nơi sơ tán.
 + Phải có kế hoạch từ thời bình và bổ sung, điều chỉnh kịp thời khi tình hình thay đổi.
- Nội dung sơ tán, phân tán:
 + Sơ tán đến khi ổn định mới trở lại: Người già, trẻ em….
 + Sơ tán tại chổ trong tình huống khẩn cấp.
 + Tổ chức phòng tránh tại chổ.
d. Tổ chức đánh trả và phục vụ chiến đấu:
- Cách đánh: 
 + Dựa vào thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, TP và thế trận chiến tranh nhân dân, tạo thành thế trận phòng không vững mạnh, rộng khắp và có trọng điểm.
- Phát động toàn dân và huy động mọi lực lượng, phương tiện tham gia đánh địch, toàn dân bắn máy bay, toàn dân vây bắt giặc lái, tạo thế và lực cho lực lượng phòng không chủ lực có trang bị hiện đại, xác suất tiêu diệt lớn, phát huy hiệu quả, đánh thắng tiến công hỏa lực bằng đường không của địch.
e. Tổ chức khắc phục hậu quả:
- Yêu cầu:
 + Sử dụng các tổ chức, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất kĩ thuật tại chỗ.
 + Công tác tổ chức phải chặc chẽ, kết hợp giữa các lực lượng chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.
 + Phải tích cực chủ động kịp thời để giảm bớt thiệt hại, nhanh chóng ổn định chế độ đới sống xã hội với phương châm: Sử dụng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất tại chỗ là chính.
- Nội dung khắc phục hậu quả:
 + Tổ chức cứu thương bao gồm: tự cứu ở từng gia đình, cá nhân và tổ chức….
 + Tổ chức lực lượng cứu sập ở các tỉnh, thành, quận, huyện, thị xã, cơ quan, xí nghiệp…
 + Tổ chức cứu hỏa; cứu hộ trên sông, biển.
 + Tổ chức khôi phục đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc…
 + Tổ chức lực lượng chôn cất nạn nhân chiến tranh, làm sạch môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống XH.
5. Tổ chức, chỉ đạo công tác phòng không nhân ở các cấp: 
- Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân địa phương do phó chủ tịch UBND cùng cấp làm trưởng ban, trưởng các ban, ngành của địa phương là ủy viên. Hiện nay, hệ thống chỉ đạo công tác phòng không nhân dân từ trung ương đến cơ sở đã đi vào hoạt động, nhiều nơi đã tổ chức diễn tập nhằm cụ thể hóa các nội dung công tác phòng không nhân dân trong điều kiện mới.
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CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
MỤC ĐÍCH :
Huấn luyện cho học sinh bài Các tư thế và động tác vận động trên chiến trường làm cơ sở để học chiến thuật các cấp và vận dụng vào trong chiến đấu sau này. 
YÊU CẦU :
Học sinh phải tự giác rèn luyện để thành thạo động tác, học đến đâu vận dụng luyện tập đến đó 
NỘI DUNG :

6 vấn đề huấn luyện :
		1. Đi khom – chạy khom.
	2. Bò cao – bò thấp.
		3. Lê cao – lê thấp.
		4. Trườn.
		5. Vọt tiến – dừng lại.
		6. Lăn ngắn.
THỜI GIAN: 6 tIết
VẬT CHẤT
Giáo án tập bút đồ thể thao
PHẦN I : NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Ý nghĩa : Tư thế vận động là những động tác cơ bản thường vận dụng trong chiến đấu để nhanh chóng bí mật đến gần mục tiêu tìm mọi cách để tiêu diệt địch.
2. [bookmark: _GoBack]Yêu cầu : 
-      Luôn quan sát địch, địa hình, địa vật và đồng thời vận dụng các tư thế vận động cho thích hợp.
-      Hành động mưu trí, mau lẹ, bí mật.
*  Phân tích yêu cầu :
-     Hai yêu cầu trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, chỉ đạo hành động của người chiến sĩ vận dụng linh hoạt các tư thế, động tác vận động để tiếp cận địch, hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, yêu cầu 1 là yêu cầu cơ bản có ý nghĩa hết xức quan trọng, bảo đảm cho người chiến sĩ có ý thức nhận định tình hình biết hiệp đồng tác chiến với đồng đội linh hoạt khi tiếp cận địch, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao.
-      Quan sát địch là phải nắm chắc địch ở đâu, lực lượng, phiên hiệu, âm mưu, thủ đoạn, quy luật hoạt động, nơi nào có địch chú ý, sơ hở, quan sát địa hình là phải đánh giá thế mạnh, yếu của địa hình, nơi nào lợi dụng được từ đó xác định tư thế vận động cho phù hợp, giữ yếu tố bí mật, bất ngờ, quan sát đồng đội là phải thường xuyên quan sát xung quanh nắm chắc nhiệm vụ và hành động của đồng đội để hiệp đồng đánh chiếm mục tiêu, hoặc sử dụng vũ khí.
-      Muốn thực hiện tốt yêu cầu trên, người chiến sĩ trong huấn luyện phải tự giác ôn luyện chấp hành tốt kế hoạch, quy định. Nắm chắc ý nghĩa, yêu cầu trường hợp vận dụng, thành thạo động tác, thường xuyên vận dụng trong học tập, ôn luyện trên các dạng địa hình và tình hình cụ thể vận dụng, linh hoạt và sáng tạo.
	VẤN ĐỀ HUẤN LUYỆN 1 :
		ĐỘNG TÁC ĐI KHOM, CHẠY KHOM.
1.1- Động tác đi khom [image: dikhom]
     1.1.1- Trường hợp vận dụng :
	Thường vận dụng trong trường hợp gần địch, địa hình địa vật che khuất, che độ cao ngang tầm ngực hoặc đêm tối, sương mù địch khó phát hiện.
     1.1.2- Tình huống : thời gian
	-      Về địch.
	-      Về ta.
     1.1.3- Động tác cụ thể :
	-      Tư thế chuẩn bị : Người ở tư thế thấp hơn đi thường, nghiêng sang phải, đầu gối chùng, từ bụng trở lên cúi thấp, mắt quan sát địch. Hai tay cầm súng sẵn sàng chiếm đấu “Tay trái cầm ốp lót tay, tay phải cầm tay cầm” mặt súng nghiêng sang trái nâng súng cao ngang tầm mắt.
	-      Khi tiến :
	   +   Cử động 1 : Chân phải bước lên đặt cả bàn chân xuống đất, mũi bàn chân chếch sang phải chúng, chân trái cong tự nhiên.
	   +   Cử động 2 : Chân trái bước lên đặt bàn chân xuống đất, mũi bàn chân thẳng hướng tiến. Cứ như vậy 2 chân thay nhau bước đến vị trí đã định.
	-      Khi cần đi khom thấp hơn : chỉ cần chùng 2 đầu gối thấp hơn, bụng trở lên gập thấp hơn.
	*  Điểm chú ý : khi đi khom đầu không nhấp nhô, mắt luôn quan sát mục tiêu.
1.2.- Động tác chạy khom :
-      Thường vận dụng trong trường hợp cận vận động nhanh từ địa hình này sang địa hình khác.
-      Động tác : cơ bản giống như đi khom chỉ khác tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, bước dài hay bước ngắn, nhẹ nhàng thận trọng phải tùy theo khả năng địch có thể nghe thấy tiếng động hay không để vận dụng cho thích hợp.
VẤN ĐỀ HUẤN LUYỆN 2 :
	ĐỘNG TÁC BÒ.
Là một trong những tư thế tương đối thấp để vận động, chủ yếu dùng trong những trường hợp địa hình, địa vật che mắt địch hoặc vận động qua nơi trống trải…khi gần địch.
2.1- Động tác bò cao :
     2.1.1- Trường hợp vận dụng :
	-      Thường dùng trong điều kiện có địa hình, địa vật che mắt địch cao hơn tư thế ngồi, nhưng chủ yếu là dùng để vận động qua những nơi địa hình, địa vật dễ phát ra tiếng động địch có thể nghe thấy như : gạch, ngói, đá lởm chởm, cành lá khô hoặc dò, gỡ mìn…
     2.1.2- Tình huống :
	-      Về địch.
	-      Về ta.
     2.1.3- Động tác cụ thể :
	*  Bò có 2 cách :
	    -      Bò hai chân một tay : Vận dụng khi gần địch, sẵn sàng dùng súng hoặc cần phải có tay để ôm, mang vũ khí, thuốc nổ … một tay dò đường tiến, dò gỡ mìn …[image: bocaomottay]
+   Tư thế chuẩn bị : Nếu chỉ có súng thì có thể treo, mang hoặc cầm súng. Tay phải nắm ốp lót tay, cánh tay phải kẹp súng sát thân người. Báng súng cao khỏi mặt đất. Nếu ôm thuốc nổ hoặc các thứ khác, thì có thể đeo súng sau lưng.
+   Khi tiến :
    	              ° Cử động 1 : Người ngồi xổm bàn chân hơi kiểng. Khi tiến thân người hơi ngã về trước, tay trái dò mìn hoặc bẻ cành lá, dọn đường tiến và tìm chỗ đặt chân.
     	             ° Cử động 2 : Khi tìm được nơi đặt chân xong dùng các đầu ngón tay hoặc chân trước làm trụ để giữ thăng bằng nhấc chân sau lên đặt sát dưới lòng bàn tay trái, cứ như vậy thay đổi chân nọ đến chân kia.
· Chú ý : Khi tiến mông không nhổm lên cao không để báng súng hoặc các thứ va chạm xuống đất.
    -      Bò hai chân hai tay : Thường vận dụng trong trường hợp chưa cần dùng súng  hoặc tay không phải ôm vũ khí, khí tài.[image: bocaohaitay]
                        +   Khi tiến : Giống như bò hai chân một tay chỉ khác là hai tay đều vạch đường tiến, dò mìn tìm chỗ đặt chân. Phối hợp tay nào chân ấy.
2.2- Động tác bò thấp :
     2.2.1- Trường hợp vận dụng : Thường vận dụng trong điều kiện gần địch, qua nơi bằng phẳng. Trống trải có vật che khuất che độ cao ngang tư thế người nằm, hoặc qua nơi dây leo, rãnh hẹp.
     2.2.2- Tình huống : thời gian
	-      Về địch.
	-      Về ta.
     2.2.3- Động tác cụ thể :
	     *  Khi đường tiến rộng :
		-      Tư thế chuẩn bị : Người nằm sấp một chân co, một chân duỗi thẳng tự nhiên. Hai tay cầm súng ngang trước mặt tay phải cầm cổ báng súng, tay trái cầm ốp lót tay mặt súng quay vào trong người hoặc quay xuống đất. Hai tay mở rộng bằng vai, hai khuỷu tay chống xuống đất.
		-      Khi tiến :
		     +   Cử động 1 : Dùng sức nâng của hai khuỷu tay và má trong đầu gối chân phải nâng người lên khỏi mặt đất. Đồng thời co đầu gối trái về trước, dùng sức chống của khuỷu tay trái, chân phải đưa khuỷu tay phải về trước khoảng 20 cm.
		     +   Cử động 2 : Chuyển trọng lượng cơ thể chủ yếu vào khuỷu tay phải và má trong gối trái làm trụ đưa má trong đầu gối trái làm trụ đưa má ngoài đầu gối phải và khuỷu tay trái về trước. Cứ như vậy chân tay phối hợp.
· Chú ý : khi tiến mông không được vật qua, vật lại, không nhổm quá cao, từ đầu gối về sau thả lỏng tự nhiên mắt luôn quan sát địch.
	     *  Khi đường tiến hẹp :
		-      Tư thế chuẩn bị : tay phải cầm dây súng sát khâu dây đeo trên, ngón trỏ quàng qua nòng súng. Súng nằm trên cánh tay phải dọc theo thân người mắt súng quay vào trong. Khi chưa cần dùng súng thì súng thì súng có thể đeo sau lưng.
		-      Khi tiến : giống như bò tuyến rộng.
	VẤN ĐỀ HUẤN LUYỆN 3 :
		ĐỘNG TÁC LÊ.
3.1- Động tá lê cao : 
   [image: lecao]  3.1.1- Trường hợp vận dụng :
 Thường dùng khi cần thu hẹp mục tiêu ở những gần địch, địa hình che mắt địch thấp.
3.1.2- Tình huống : thời gian	
        Địch ở cách ta 300 m chiến sĩ A vận dụng đến bụi cây trước mặt cách 20 m quan sát báo cáo.
3.1.3- Động tác cụ thể :
     -      Tư thế chuẩn bị : Người ngồi nghiêng xuống đất, mông trái và đùi trái tiếp đất, chân trái co ngang thắt lưng, bàn chân đặt dưới ống chân phải, chân phải duỗi thẳng tự nhiên, tay phải cầm súng ở ốp lót tay đặt súng trọng lượng rơi đều trên đừi và cẳng chân trái, hộp tiếp đạn quay ra ngoài, nòng súng hơi chếch lên trên, khuỷu tay khép tự nhiên. Bàn tay chống xuống đất, đầu hơi cúi, mắt theo dõi địch.
     -      Khi tiến :
	+   Cử động 1 : Chân phải co lên đặt sát bàn chân hoặc cổ chân trái, tay trái chống về trước một cách tay.
	+   Cử động 2 : Dùng sức bàn chân phải và tay trái nâng người lên.
	+   Cử động 3 : Dùng sức bàn chân phải và tay trái đẩy người về trước cho tới khi chân phải duỗi thẳng tự nhiên. Cứ như vậy chân tay phối hợp đẩy người lê theo hướng tiến.
3.2 – Lê thấp :[image: lethap]
     Tư thế động tác như lê cao, chỉ khác khi muốn lê thấp cần đặt cả cánh tay trái xuống đất. Cứ như vậy chân tay phối hợp đẩy người lê theo hướng tiến.
	

VẤN ĐỀ HUẤN LUYỆN 4 :
		ĐỘNG TÁC TRƯỜN.
4.1- Trường hợp vận dụng :
     Thường dùng trong trường hợp gần sát địch cần hạ thấp mục tiêu (Người). Khi vượt qua địa hình bằng phẳng, hành động hết sức nhẹ nhàng thận trọng.
4.2 – Tình huống : thời gian
     Địch ở cách 150 m, chiến sĩ A vận động tới bụi cây xanh có nhiệm vụ lợi dụng địa hình phía trước tiếp cận quan sát địch báo cáo.
4.3- Động tác cụ thể :
     *  Động tác trườn ở địa hình bằng phẳng :[image: truon]
	-      Tư thế chuẩn bị : Người nằm sấp súng đặt bên phải dọc theo thân người “Nòng súng về trước ngang đầu, hộp tiếp đạn quay ra ngoài cách thân người 25 cm – 30 cm”. Hai tay gập lại, khuỷu tay rộng hơn vai, hai bàn tay úp xuống đất để sát vào nhau dưới cằm hoặc hơi chếch về trước, hai chân duỗi thẳng gót chân khép lại tự nhiên.
	-      Khi tiến : 
	     +   Cử động 1 : Hai bàn tay đưa về trước 10 cm – 15 cm nếu tay úp dưới cằm, hai mũi chân co về phía trước.
	     +   Cử động 2 : Dùng sức hai tay và hai mũi bàn chân nâng người lên.
	     +   Cử động 3 : Dùng sức hai tay và hai mũi bàn chân đẩy người về trước bụng, ngực lướt trên mặt đất, cằm gần sát đất, đầu cúi, mắt theo dõi địch.
Cứ như vậy, chân tay phối hợp để tiến, tiến 2-3 nhịp tay phải nhấc súng lên đặt nhẹ xuống đất về trước.
	


VẤN ĐỀ HUẤN LUYỆN 5 :
		ĐỘNG TÁC VỌT TIẾN – DỪNG LẠI.
[image: vottien]
5.1- Trường hợp vận dụng : Khi đi qua địa hình trống trải, dưới làn bắn thẳng của hỏa lực địch.
5.2- Tình huống : thời gian
     Địch ở trong ụ súng dùng hỏa lực bắn về hướng. Chiến sĩ A đã cơ động đến bụi cây xanh nhận lệnh : nhanh chóng chiếm ụ đất phía trước dùng súng tiêu diệt địch.
5.3- Động tác cụ thể :
     -      Động tác vọt tiến ở tư thế cao “Đứng, quỳ, ngồi”. Tay phải xách súng (nếu có trang bị khác súng đeo sau lưng, 2 tay ôm trang bị). Người hơi lao về trước thành tư thế chạy nhanh. Ở tư thế quỳ, ngồi dùng sức của 2 chân bật người đứng dậy vọt tiến.
     -      Động tác vọt tiến ở tư thế thấp “Nằm, bò, trườn…”. Người hơi nghiêng về phía bên trái, chân trái co ngang thắt lưng, chân phải duỗi thẳng tự nhiên, tay phải chuyển súng hoặc trang bị dọc theo người, dùng sức của một tay hai chân đẩy người vụt chạy đột nhiên.
     Trường hợp vọt tiến vận dụng : tay phải cầm súng (ốp lót tay) hai tay chống trước ngực dùng hai tay và hai chân nâng người lên, lao người về trước thành tư thế chạy nhanh.
     Quá trình vận động chuyển súng thành tư thế sẵn sàng chiến đấu.
-      Động tác dừng lại : Khi đang vọt tiến cần dừng lại tùy theo địa hình và tình hình địch mà có thể dừng lại ở tư thế cao hay thấp. Động tác khi dừng lại quỳ, ngồi hoặc nằm xuống nhưng hành động phải thật nhanh chóng.
· Chú ý : Trước khi vọt tiến nếu địch đang theo dõi thì phải di chuyển sang phải hoặc sang trái rồi mới vọt tiến.
     Khi dừng lại bên phải, trái hoặc phía sau vật lợi dụng từ 3 m đến 5 m quan sát rồi cơ động vào lợi dụng.
	VẤN ĐỀ HUẤN LUYỆN 6 :
		ĐỘNG TÁC LĂN.
6.1- Động tác lăn ngắn :
[image: lanngan]
     6.1.1- Trường hợp vận dụng : 
	Thường vận dụng trong trường hợp vọt tiến dưới hỏa lực bắn thẳng của địch hoặc đang nằm bắn cần thay đổi vị trí ở cự ly ngắn.
     6.1.2- Tình huống : thời gian
	- Về địch.
	- Về ta.
     6.1.3- Động tác cụ thể :
	-      Tư thế chuẩn bị : Tay phải cầm súng ở ngã 3 thân súng hoặc ốp lót tay cánh tay kẹp súng vào nách phải, súng gần dọc theo thân người.
	-      Khi lăn :
	     +   Cử động 1 : ( lăn về bên nào thì chân bên đó bước lên) lăn sang phải chân phải bước lên theo hướng mũi bàn chân một bước dài, chân phải gập, chân trái thẳng tự nhiên, chống tay trước mũi bàn chân phải (bàn tay quay sang phải về sau), người cúi xuống.
	     +   Cử động 2 : Người nghiêng sang phải gối phải và toàn thân lăn người sang phải, gối phải đánh sang trái, đặt vai phải xuống đất.
	     +   Cử động 3 : Dùng sức của tay trái, chân phải và toàn thân lăn người sang phải, chân phải vẫn co, chân trái thẳng. Khi đầu gối phải chạm đất thì chuyển thành tư thế khác.
	*  Lăn bên trái : Động tác làm ngược lại. Súng vẫn giữ nguyên.
	-      Trường hợp đang nằm bắn :
	     +   Tư thế chuẩn bị : Tay phải rời tay cầm về nắm ốp lót tay, tay trái rời ốp lót tay , tay thu về trước ngực hơi khép lại, tay phải thu súng về trước ngực. Súng nắm trên cẳng tay phải, mặt súng quay sang phải, hai chân khép lại. Nếu lăn sang bên nào thì quay mũi bàn chân sang bên đó.
	     +   Khi tiến : Dùng sức toàn thân lăn về bên đã định.
· Những điểm chú ý : 
	Khi lăn chân không vung quá cao, mông, lưng không chạm đất. Động tác lăn chỉ vận dụng khi mang súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
[image: lankhinamban]
Phần 3: KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN
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Hinh 9 : Béug tdéc l4u ngén
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